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Nâng cao năng lực cạnh tranh của  

các ngân hàng thương mại Việt nam trong thời gian tới  

                                                                                          Đinh Duy Đông 

Việt Nam đang trong quá trình hội 

nhập mạnh mẽ với khu vực và toàn cầu(1). 

Một trong những mốc quan trọng có ảnh 

hưởng sâu sắc tới hoạt động của các ngân 

hàng thương mại (NHTM) là việc ký kết Hiệp 

định thương mại Việt Nam-Hoa kỳ năm 

2000, dẫn tới việc mở cửa thị trường, đặc 

biệt là thị trường ngân hàng trong mười năm 

tới. Điều này tạo ra rất nhiều cơ hội cũng 

như không ít thách thức cho tất cả các ngành 

và các đơn vị, nhất là các NHTM, do tầm 

quan trọng và đặc điểm của ngành ngân 

hàng trong tiến trình phát triển kinh tế quốc 

dân. Để có thể tận dụng tối đa các cơ hội, 

hạn chế thách thức, việc nâng cao năng lực 

cạnh tranh của các NHTM hiện nay là vấn 

đề nóng hổi. 

* Thực trạng năng lực cạnh tranh của 

các NHTM Việt Nam hiện nay 

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng 

được đo bằng khả năng duy trì và mở rộng 

thị phần, thu lợi nhuận của ngân hàng trong 

môi trường cạnh tranh trong và ngoài nước(2). 

Vì vậy, năng lực cạnh tranh NHTM là sự tổng 

hợp của các yếu tố từ công tác chỉ đạo và 

điều hành, chất lượng đội ngũ cán bộ, uy tín 

và thương hiệu của NHTM. Xét theo nghĩa 

trên, năng lực cạnh tranh của các NHTM 

Việt Nam một số hạn chế sau:  

Thứ nhất, cạnh tranh trong các NHTM 

Việt Nam mang tính chất độc quyền nhóm, 

các NHTM nhà nước chiếm thị phần tuyệt 

đối và có tiềm lực tài chính lớn do sự trợ giúp 

của Nhà nước.  

Bảng 1: Thị phần của các NHTM trong hệ thống ngân hàng Việt Nam 1990-2001(%)  

Năm 1994 1995 1996 2001 

Thị phần tiền gửi 100 100 100 100

- Ngân hàng thương mại quốc doanh 88 80 76 74,3

- Ngân hàng thương mại cổ phần 8 9 10 8,8

- Ngân hàng thương mại liên doanh 2 3 3 4,9

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 2 8 11 12

Thị phần tín dụng 100 100 100 100

- Ngân hàng thương mại quốc doanh 85 75 74 59,8

- Ngân hàng thương mại cổ phần 11 15 14 12,2

- Ngân hàng thương mại liên doanh 2 3 5 10

- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 2 7 7 18

Nguồn: “Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, NXB Giao thông vận tải,2003. 
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Các NHTM NN Việt Nam vẫn chiếm tỷ 

trọng rất lớn về tín dụng (từ 60-85%) cũng 

như tiền gửi (74,3% đến 88%), mặc dù xu 

thế này đang có chiều hướng giảm dần. 

Điều này là do yếu tố lịch sử, các NHTM 

ngoài quốc doanh mới thành lập ở Việt Nam 

nên uy tín chưa cao, hoặc phạm vi hoạt 

động của các chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài chưa rộng.  

Thứ hai, mặc dù mức lợi nhuận đạt 

được cao so với các ngành khác, rất nhiều 

NHTM Việt Nam chưa thật an toàn theo tiêu 

chuẩn quốc tế. Hệ số an toàn vốn tối thiểu 

(vốn tự có /tài sản điều chỉnh theo mức độ 

rủi ro) bình quân hệ thống ngân hàng chưa 

đạt tỷ lệ theo quy định của NHNN và khuyến 

cáo của Basel (8%), trong đó hệ số an toàn 

vốn của các NHTM nhà nước chỉ là 4-5% 

(cuối năm 2003 chỉ đạt 2,8%), trong khi đó 

một số NHTM cổ phần và chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài đạt chỉ tiêu an toàn vốn 8% 

thậm chí có ngân hàng đạt 10%. Tỷ lệ nợ 

khó đòi so với tổng dư nợ của hệ thống NH 

theo tiêu chuẩn quốc tế ở mức trên 14%(3). Vì 

vậy, mặc dù tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở 

hữu (ROE) của các NHTM trung bình 

khoảng 9-15 %/năm trong những năm gần 

đây, tỷ lệ này không mang tính bền vững và 

chưa chứng tỏ khả năng cạnh tranh tốt của 

các NHTM trong thời gian tới.  

Thứ ba, các nghiệp vụ ngân hàng hiện 

tại còn quá đơn giản và chưa đa dạng. Hầu 

hết các NHTM vẫn chỉ phát triển các sản 

phẩm truyền thống liên quan đến nghiệp vụ 

tín dụng, nhận gửi và thanh toán. Hoạt động 

tín dụng của các NHTMQD hiện nay mang 

tính độc canh (cả về thời gian khoản vay và 

đối tượng vay), quy mô nhỏ, thiếu tính đa 

dạng(4). Thực tế, một số NHTMCP năng 

động hơn trong việc cung cấp dịch vụ mới so 

với các NHTM nhà nước(5).  

Thứ tư, trình độ quản lý kinh doanh 

chưa cao, tính chuyên nghiệp trong hoạt 

động ngân hàng thương mại hiện đại còn 

thấp. Năng lực quản lý và lãnh đạo không 

theo kịp với sự phát triển về qui mô. Chất 

lượng đội ngũ cán bộ thấp, số lượng cán bộ 

dư thừa, năng suất lao động thấp đã gây cản 

trở nhất định cho việc xây dựng một hệ 

thống NHTM hiện đại. 

* Hiệp định thương mại Việt Nam - 

Hoa Kỳ và những khuyến nghị cần thực 

hiện đối với các NHTM Việt Nam 

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa 

Kỳ được đại diện của hai Chính phủ ký ngày 

13-7-2000, Quốc hội Việt Nam phê chuẩn 

ngày 28-11-2001, và có hiệu lực vào ngày 

10-12-2001. Các cam kết của Việt Nam 

trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được đề 

cập chủ yếu tại Chương III: Thương mại dịch 

vụ (cam kết chung). Các cam kết cụ thể về 

ngành dịch vụ tài chính ngân hàng được thể 

hiện tại phụ lục F và G. Theo hiệp định, sau 

9 năm kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, các 

ngân hàng Hoa Kỳ được phép thành lập 

ngân hàng con 100% vốn Hoa Kỳ tại Việt 

Nam và hầu hết các hạn chế về hoạt động 

sẽ được bãi bỏ(6). Với trình độ công nghệ 

thông tin và truyền thống hoạt động có uy tín 

trên toàn thế giới sẽ cho phép các ngân 

hàng Hoa Kỳ chiếm ưu thế hơn so với các 

ngân hàng Việt Nam trong việc cung cấp 

thông tin tài chính và xử lý các dữ liệu tài 

chính của các nhà cung cấp dịch vụ tài chính 

khác. Vì vậy, trong thời gian tới, các NHTM 

Việt Nam cần nghiên cứu, triển khai một số 

hoạt động để nâng cao năng lực cạnh tranh, 
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sẵn sàng đối đầu với những thách thức trong 

tương lai: 

Thứ nhất, giảm tính độc quyền của 

ngành ngân hàng, tạo sân chơi bình đẳng 

hơn cho các NHTM ngoài quốc doanh, cổ 

phần và sáp nhập một số các NHTMQD để 

tăng vốn tự có, từ đó nhằm nâng cao năng 

lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng, 

nâng cao hiệu quả hoạt động; phát triển thị 

trường tài chính với nhiều định chế tài chính 

trung gian. 

Thứ hai, nâng cao năng lực tài chính, 

giảm thiểu rủi ro cho các NHTM. Các NHTM 

cần tăng vốn tự có, đa dạng hóa cấu trúc sở 

hữu vốn tự có, xử lý nợ tồn đọng và ngăn 

chặn nợ xấu gia tăng, nâng cao chất lượng 

tài sản và tỷ lệ tài sản sinh lời ngang tầm 

của một định chế tài chính ngân hàng mang 

tính thương mại và có khả năng cạnh tranh 

cao. Phát triển lợi thế cạnh tranh (công 

nghệ, nhân lực, quản trị điều hành, cơ cấu tổ 

chức, mạng lưới phân phối, thị trường và 

khách hàng), đồng thời cơ cấu lại hoạt động 

với trọng tâm là nâng cao năng lực quản trị 

điều hành kinh doanh trong điều kiện kinh 

doanh hiện đại và cạnh tranh mạnh mẽ.    

Thứ ba, đa dạng hóa dịch vụ ngân 

hàng, đa dạng thị trường. Đầu tư nghiên cứu 

và phát triển dịch vụ ngân hàng mới có hàm 

lượng ứng dụng công nghệ cao (thẻ thanh 

toán, thẻ thông minh, thẻ tín dụng, thẻ ghi 

nợ, internet banking, home banking, 

e_banking). Cải tiến và hoàn thiện hệ thống 

các dịch vụ truyền thống thông qua việc cải 

tiến chất lượng dịch vụ, thủ tục giao dịch, 

phong cách phục vụ và chính sách tìm hiểu 

thị trường. Tập trung vào các khu vực thị 

trường mục tiêu: Khu vực đô thị, khu công 

nghiệp, các trung tâm kinh tế - thương mại. 

Các khách hàng mục tiêu là doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, các tập đoàn quốc gia và đa 

quốc gia, cá nhân và gia đình có thu nhập 

trên mức trung bình. Những thị trường mới 

nổi và thị trường có nhiều tiềm năng, nhất là 

khu vực dịch vụ ngân hàng bán lẻ, tài trợ dự 

án, tài trợ thương mại, dịch vụ thanh toán và 

chuyển tiền. 

Thứ tư,  tăng cường tính chuyên nghiệp 

trong quản lý và nghiệp vụ ngân hàng. 

Tăng cường năng lực quản lý điều hành tập 

trung, thống nhất toàn hệ thống tại Hội sở 

chính thông qua xây dựng hệ thống các 

định chế quản lý nội bộ theo tiêu chuẩn 

quốc tế; phát triển mô hình cơ cấu tổ chức 

ngân hàng theo hướng hiện đại, hướng đến 

khách hàng và sản phẩm, dịch vụ. Phát 

triển nền văn hóa doanh nghiệp hiện đại với 

một tinh thần đạt được sự thỏa mãn cao 

nhất của khách hàng về các dịch vụ của 

ngân hàng để đảm bảo hài hòa lợi ích Cộng 

đồng - Khách hàng - Ngân hàng. Xây dựng 

môi trường nội bộ lành mạnh với hệ thống 

khuyến khích có hiệu quả. 

Dựa vào những phân tích tóm lược về 

một số hạn chế hiện tại, các cơ hội và thách 

thức đem lại từ Hiệp định thương mại Việt Mỹ 

đối với các NHTM Việt Nam, trên đây là một 

số ý kiến đưa ra nhằm nâng cao khả năng 

hội nhập của các NHTM Việt Nam trong thời 

gian tíi 

(1) Theo đúng với tinh thần Nghị quyết của Đại hội 

Đảng CSVN lần thứ 9 chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và 

khu vực theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu 

quả hợp tác quốc tế. 

(2)  Xét ở cấp độ vi mô, có 3 quan điểm về năng lực 

cạnh tranh dựa trên 3 quan điểm khác nhau: Quan điểm quản 

trị chiến lược (lý thuyết phân tích cấu trúc ngành của M.Porter 

và lý thuyết lợi thế cạnh tranh dựa trên các nguồn lực riêng 

biệt); Quan điểm tân cổ điển (lý thuyết chỉ số cạnh tranh, so 

sánh được giữa các ngành; lý thuyết lợi thế chi phí); Quan 

điểm tổng hợp.  Khái niệm trên về năng lực cạnh tranh là dựa 

trên quan điểm tổng hợp. 
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(3) Theo tiêu chuẩn Việt Nam, tỷ lệ này ở mức 7,1%; 

nhưng theo tính toán của các chuyên gia WB, tỷ lệ này vượt 

xa con số công bố nếu tính thêm các khoản nợ được gia hạn 

hoặc chuyển đổi kỳ hạn trả nợ có vấn đề.  

(4) các NHTMQD phần lớn cho vay đối với các doanh 

nghiệp quốc doanh (chiếm khoảng trên 61,67% trong tổng dư 

nợ cho vay nền kinh tế). 

(5) Như ACB, Techcombank, ngân hàng Đông á, Ngân 

hàng Quân đội và ngân hàng Phương Nam, có khả năng 

cung cấp đầy đủ các sản phẩm mới theo đúng nghĩa. 

(6) Ngô Quốc Kỳ, 2002, Tác động của Hiệp định 

Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đối với Hệ thống pháp luật 

Việt Nam  - Về việc thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - 

Hoa Kỳ, NXB Chính trị quốc gia. 

 

Tài liệu tham khảo 

1. Chiến lược ph ţ triển Ngân hàng công thương; 

2. Ngô Quốc Kỳ, 2002, Tác động của Hiệp 

định thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ đối với Hệ 

thống pháp luật Việt Nam - Về việc thực thi Hiệp 

định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ, NXB Chính 

trị quốc gia; 

3. “Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, 

NXB Giao thông vận tải, 2003; 

4. Báo cáo thường niên của Ngân hàng 

nhà nước.  

Tình hình kinh tế xã hội… (tiếp theo trang 25) 

- Một số vấn đề xã hội còn bất cập, việc 

làm cho người lao động vẫn còn bức xúc, đời 

sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng bị 

thiên tai còn nhiều khó khăn. Năm 2003, 

Thanh Hoá còn 15% hộ nghèo đói, riêng miền 

núi trên 27%. Sự phân hoá giàu nghèo và 

chênh lệch mức sống dân cư ngày càng lớn. 

Khoảng cách của 20% nhóm hộ có thu nhập 

cao nhất gấp 6,1 lần so với 20% nhóm hộ có 

thu nhập thấp nhất. Số xã và hộ chưa có điện 

lưới chưa có đường ô tô tới trung tâm xã, tỷ lệ 

nhà ở và phòng học tranh tre tập trung ở các 

huyện miền núi và núi cao còn lớn. Tốc độ đô 

thị hoá còn chậm, cơ cấu dân số thành thị ở 

Thanh Hoá năm 2003 mới chiếm 9,4% trong 

khi đó cả nước chiếm 25,1%. 

Những tồn tại trên có nhiều nguyên 

nhân cả khách quan và chủ quan:  

Về khách quan: Tỉnh có địa bàn rộng, 

dân số đông, có 11 huyện miền núi, địa hình 

hiểm trở, khó khăn cho việc tạo sự phát triển 

đồng đều. Điểm xuất phát thấp, nhất là kết 

cấu hạ tầng ở nhiều vùng còn hạn chế, trong 

khi đó, nguồn vốn đầu tư từ trung ương và 

nước ngoài vào Thanh Hoá còn thấp. 

Về chủ quan: Các chính sách khuyến 

khích đầu tư của Thanh Hoá vẫn kém hấp 

dẫn, một số chính sách của Nhà nước và 

của tỉnh triển khai chậm. Tư tưởng ỷ lại, 

trông chờ vào cấp trên còn nặng, chưa năng 

động phát huy nội lực, hiệu quả quản lý, điều 

hành của các cấp còn hạn chế, bất cập.  

Tóm lại vượt qua nhiều khó khăn, thách 

thức, tạo những nhân tố thuận lợi mới trong 

năm 2001 -2003 Thanh Hoá đã đạt những 

thành tích khá toàn diện trên tất cả các lĩnh 

vực trong tình hình chính trị - xã hội ổn định. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, năm sau cao 

hơn năm trước. Các nguồn lực cho đầu tư 

phát triển được huy động tốt, đã góp phần 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát 

huy lợi thế gắn với thị trường. Kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được cải thiện. 

Đời sống nhân dân được nâng lên. Kết quả 

đó là kết tinh của ý Đảng, lòng dân, là sự 

năng động, sáng tạo và ý chí vươn lên của 

con người xứ Thanh, đã và đang là những 

tiền đề quan trọng để Thanh Hoá thực hiện 

thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 

lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XV 


